Biên tập Đặng Thông TTHL-Cục ATLĐ


B ài 8:

Các Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn – vệ sinh lao động

Phần I
Các Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động tại nghị định 113/2004/nđ-cp, NGÀY16/4/2004.
Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (thay thế Nghị định 38/NĐ-CP ngày 26/6/1996).
- Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

- Có hiệu lực từ ngày: 07/5/2004

- Thay thế Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 .

- Nghị định gồm 5 chương, 37 Điều.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.  Đối tượng và phạm vi áp dụng.
- Nghị định quy định việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xảy ra trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính pháp luật  lao động trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam cũng bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
- Pháp luật lao động quy định tại Nghị định này bao gồm những quy định trong Bộ luật Lao động  đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.
2. Nguyên tắc xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật lao động.
- Nguyên tắc về thẩm quyền:

Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền được quy định tại Điều 26, 27 và Điều 28 của Nghị định này thực hiện. Cụ thể: 

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+Thanh tra Nhà nước về lao động (thanh tra viên, Chánh thanh tra lao động cấp Sở, Chánh thanh tra lao động cấp Bộ)

+ Những người có thẩm quyền thanh tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc các ngành Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Giao thông vận tải quản lý

- Nguyên tắc phân định thẩm quyền:

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính về pháp luật lao động mà thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước thì việc xử phạt do cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện theo quy định của Nghị định này.

+ Trong trường hợp người thực hiện xử phạt nhiều hành vi vi phạm  hành chính thì thẩm quyền xử phạt như sau:

. Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

. Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt;

. Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các cơ quan khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi xảy ra vi phạm.

3. Nguyên tắc xử phạt hành chính 

Khi phát hiện vi phạm phạm phải có quyết định đình chỉ ngay việc vi phạm, mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của pháp luật.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. 

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.

Phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để quyết định hình thức và biện pháp xử lý phù hợp.

Không xử phạt hành chính trong trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc người vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

4.  Các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 

+ Các hình thức xử phạt chính: 

. Cảnh cáo

. Phạt tiền

Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của khung tiền phạt tương ứng với hành vi vi phạm. Mức tiền phạt có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình dựa trên việc xét các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nhưng không được nằm ngoài mức khung xử phạt đã quy định.

+ Hình thức xử phạt bổ sung

Tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về pháp luật lao động còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng các loại giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả
Ngoài các hình thức xử phạt hành chính trên, hành vi vi phạm quy định pháp luật lao động có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động, sau: 

- Buộc bồi hoàn thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra

- Buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật

- Buộc khắc phục, sửa chữa đối với các loại máy, thiết bị không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

- Buộc kiểm định và đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
5. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm  hành chính về pháp luật lao động quy định tại Nghị định này là 01 năm kể từ ngày có hành vi vi phạm  hành chính. 

- Trong thời hạn trên, mà có hành vi vi phạm  hành chính mới hoặc cố tình trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nêu trên, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới  hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt.

- Đối với trường hợp có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án và nếu có dấu hiệu vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt là 03 tháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án.

Nếu quá thời hạn nêu trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

6.  Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về pháp luật lao động là một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm.

II.  XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ AT-VSLĐ
An toàn lao động, vệ sinh lao động là quan hệ lao động, phạm vi điều chỉnh liên quan đến các việc người sử dụng lao động cũng như người lao động phải tuân thủ, thực hiện là việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động; áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm (quy chuẩn) để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm về việc đảm bảo sức khoẻ, thực hiện công tác huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng như việc giải quyết các chế dộ khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Những hành vi vi phạm những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động là những hành vi xâm hại đến những quan hệ trên gây ra những hậu quả xấu và pháp luật cần có những chế tài quy định hình thức, mức độ xử phạt mang tính hành chính nhằm nhắc nhở và cảnh báo cho người sử dụng lao động phải tuân thủ và thực hiện pháp luật. 

1. Phân loại hành vi vi phạm về AT-VSLĐ
Trong quan hệ lao động, trong các qui định của pháp luật về An toàn lao động, vệ sinh lao động thường nhìn nhận thấy nhanh nhất là việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động hoặc việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động về việc đảm bảo sức khoẻ, thực hiện công tác huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng như việc giải quyết các chế độ khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… 
Theo quy định tại Nghị định 113/2004/NĐ-CP, những hành vi phạm những quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia thành 04 nhóm. Cụ thể:

- Vi phạm những quy định về trang thiết bị về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động.

- Vi phạm những quy định về bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động 

- Vi phạm những quy định về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động 

- Vi phạm những quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tuỳ theo tính chất và mức độ của các  hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động mà Nghị định 113/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt, khung xử phạt khác nhau. 

2. Các mức (khung) xử phạt hành chính

- Vi phạm những quy định về trang thiết bị về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động (Điều 22) thì bị áp dụng hình thức xử phạt chính gồm có:

+ Cảnh cáo

+ Phạt tiền:  (gồm 3 khung)

 . T ừ 100.000 đồng đến 500.000 đồng 

 . Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 . Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Ngoài ra, việc vi phạm những quy định về trang thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người sử dụng lao động phải trang bị các phương tiện kỹ thuật, y tế, bảo vệ cá nhân theo quy định cho người lao động khi vi phạm các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 22 của Nghị định này.

- Việc vi phạm những quy định về bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động (Điều 23) có hình thức xử phạt chính là phạt tiền, gồm 6 khung trong đó mức phạt thấp nhất từ 500.000 đồng và mức cao nhất là 10.000.000 đồng. 

Biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng cho một trong những hành vi vi phạm thuộc nhóm này, gồm:

+ Phải tiến hành tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về biện pháp an toàn, những khả năng tai nạn lao động và tổ chức khám sức khoẻ, điều trị, lập hồ sơ sức khoẻ cho người lao động.

+ Phải thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người lao động 
- Vi phạm những quy định về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ bị áp dụng  hình thức xử phạt chính là phạt tiền với 02 khung phạt: 

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Ngoài ra, có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

+ Buộc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn an toàn 

+ Buộc khắc phục, sửa chữa đối với các máy, thiết bị không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn lao động theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền các loại máy, thiết bị , các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Vi phạm những quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phạt tiền là hình thức  xử phạt chính, gồm 2 khung phạt với mức thấp nhất là 1.000.000 đồng và cao nhất là 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó, có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bồi hoàn những thiệt hại cho người lao động.

III. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

1.  Uỷ ban nhân dân các cấp:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền: 

+ Phạt cảnh cáo

+ Phạt tiền đến 20.000.000 đồng

+ Áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 5

+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại các điều luật liên quan đến việc xử phạt các hành vi vi phạm những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Nghị định này.

2. Thanh tra Nhà nước về lao động:

- Thanh tra viên lao động: có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 200.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng về vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng. 

- Chánh Thanh tra lao động cấp Sở và cấp Bộ: có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000.000 đồng.
Thanh tra Nhà nước cũng có quyền áp dụng những biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại các điều luật liên quan đến việc xử phạt hành vi vi phạm những quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động.
3. Thanh tra chuyên ngành:

Có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn lao động, vệ sinh lao động tương đương với thẩm quyền của thanh tra lao động. 
* CÔNG KHAI HÀNH VI VI PHẠM

Chánh thanh tra lao động có trách nhiệm công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình vi phạm pháp luật lao động của các doanh nghiệp và việc xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong trường hợp những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nói trên vắng mặt thì cấp phó được uỷ quyền có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Phần II
Các Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật về CHĂM SÓC SỨC KHỎE lao động tại 
nghị định 45/2005/nđ-cp, NGÀY 06/4/2005
Tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP, ngày 06/4/2005 của Chính phủ “Xử phạt vi phạm hành chính về y tế” trong đó có các điều khoản chế tài quy định xử phạt những hành vi vi phạm về những quy định về vệ sinh lao động. Trong Nghị định đã dưa ra các nội dung cơ bản sau:
- Đối tượng áp dụng: áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân hoạt động và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

- Nguyên tắc xử phạt: Người có thẩm quyền thực hiện xử phạt. 
Trong lĩnh vực vệ sinh lao động do Thanh tra cấp Sở, cấp Bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ tịch UBND các cấp huyện, quận, tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện.
- Thời hiệu xử phạt: về lĩnh vực xử phạt vi phạm y tế thời hạn có thể thực hiện 1 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Đối với hành vi vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa giả thì thời hiệu xử phạt là 2 năm.

- Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính: cá nhân, tổ chức nếu quá thời hạn 1 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt.
- Các hình thức xử phạt: Đối với mỗi hành vi vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

+ Cảnh cáo: áp dụng đối với những vi phạm nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hoặc do ng​ời ch​a thành niên từ 14 tuổi - d​ới 16 tuổi thực hiện 

+ Phạt tiền:

Mức phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân ng​ời vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng;

Mức tiền phạt: là mức trung bình của khung tiền phạt; nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống hoặc ngược lại.
- Hình thức xử phạt bổ sung: 
+ Tư​ớc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề từ 6 tháng đến 12 tháng hoặc tư​ớc quyền sử dụng không thời hạn;

+ Tịch thu tang vật, phư​ơng tiện.
- Biện pháp khắc phục hậu quả:
· Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi;

· Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi tr​ường, lây lan dịch bệnh;

· Buộc đ​a ra khỏi lãnh thổ VN hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phư​ơng tiện;

· Tái chế hoặc buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe con ng​ười;

· Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định cụ thể.
Hình thức xử phạt có thể đư​ợc áp dụng độc lập hoặc kèm theo hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả. Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả không thể áp dụng độc lập mà chỉ đ​ợc áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.
Phải chấp hành quyết định xử phạt. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính trong khi thi hành công vụ để xử lý kỷ luật và yêu cầu bồi hoàn thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm về vệ sinh lao động được quy định trong tổng quan chung của các hành vi vi phạm về y tế:

Phạt tiền từ 500.000đ - 1.500.000đ đối với một trong các hành vi sau đây: 
· Không thực hiện việc khám sức khoẻ cho NLĐ tr​ớc khi tuyển dụng hoặc có thực hiện nh​ng không có hồ sơ;

· Không thực hiện các quy định về chăm sóc sức khoẻ lao động nữ;

· Không lập hồ sơ vệ sinh XN; h.sơ khám sức khoẻ định kỳ; h.sơ khai báo BNN và đăng ký kiểm tra VSLĐ;

· Không bố trí cán bộ y tế, không có ph​ơng tiện kỹ thuật, ph​ơng án cấp cứu... đối với những ngành nghề, công việc độc hại, nguy hiểm và dễ gây tai nạn lao động;

· Không tổ chức tập huấn, huấn luyện về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và cấp cứu tại chỗ cho NLĐ;

· Không thanh toán các chi phí y tế cho ng​ời bị TNLĐ hoặc BNN. 

Phạt 5.000.000đ -10.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:
· Không bảo đảm các quy định vệ sinh lao động;

· Không có biện pháp và thiết bị để xử lý chất độc, khí độc, khói bụi, n​ước thải...; 

· Không đảm bảo về VSLĐ, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn, độ rung, bụi,...
· Không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện BNN cho  người lao động; không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, không tổ chức điều trị, điều d​ưỡng cho người lao động bị BNN và bố trí công việc khác.
- Biện pháp khắc phục hậu quả là:

+ Buộc thực hiện các quy định của PL;

+ Buộc phải tổ chức tập huấn về vệ sinh lao động, phòng BNN và cấp cứu tại chỗ cho người lao động.
- Thẩm quyền xử phạt:
Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành:

· Thanh tra viên có quyền: 




- Phạt cảnh cáo, 




- Phạt tiền đến 200.000 ®, tịch thu tang vật, ph​ơng tiện có giá trị đến 2.000.000đ. 




- áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
· Chánh thanh tra Sở Y tế có quyền: 




- Phạt cảnh cáo, 




- Phạt tiền đến 20.000.000 ®, 




- Tư​ớc quyền sử dụng GCN đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 




- áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
· Chánh thanh tra Bộ Y tế có quyền: 




- Phạt cảnh cáo, 




- Phạt tiền đến mức cao nhất là 30.000.000 đồng, 




- Tư​ớc quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, GCN đủ điều kiện hành nghề, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD




- áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
·  Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp:
· Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500.000 đồng, tịch thu tang vật, có giá trị đến 500.000 ®.

· Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000.000 đồng, tịch thu tang vật, ph​ơng tiện đ​ợc sử dụng để vi phạm hành chính; tư​ớc quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
· Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức cao nhất là 30.000.000 ®, t​ước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...
Thanh tra Nhà nước về lao động (Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội):
Thanh tra cấp Sở, cấp Bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ tịch UBND các cấp xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện như thẩm quyền quy định trên theo từng cấp./. 
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